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Tóm tắt: Bài viết tìm hiểu về sự tham gia của ngưêi phụ nữ vào
các đoàn thể xã hội giai đoạn 1960-1975 ở huyện Nghĩa Hưng,
tỉnh Nam Định. Kết quả nghiên cứu cho thấy giai đoạn này lực
lưîng tham gia đoàn thể chủ yếu là phụ nữ với tinh thần tự
nguyện và không bị ép buộc bởi sự quản lý hành chính hay xã hội.
Đáng lưu ý, sự tham gia đoàn thể không bị hạn chế bởi sự khó
khăn về kinh tế và hoàn cảnh chiến tranh. Tuy nhiên, trong giai
đoạn này, mô hình “nam trưëng nữ phó” ®ưîc lãnh đạo đoàn thể
duy trì và củng cố. 

Từ khoá: Lịch sử 1960-1975; Nông thôn miền Bắc; Sự tham gia
đoàn thể; Phụ nữ và phong trào xã hội; Phụ nữ và sự tham gia

Giới thiệu

Bài viết là một phần kết quả của đề tài nghiên cứu cấp cơ sở “Sự tham
gia của phụ nữ trong các hoạt động cộng đồng ở nông thôn miền bắc giai
đoạn 1960-1975” do Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới triển khai năm
2017 tại xã Nam Điền và xã Nghĩa Thắng thuộc huyện Nghĩa Hưng, tỉnh
Nam Định. Đề tài thực hiện các phư¬ng pháp: tổng quan phân tích tài liệu;
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nghiên cứu định tính (16 phỏng vấn sâu, 2 thảo luận nhóm); và phân tích
định lưîng (400 hé gia đình). Bài viết nhằm tìm hiểu việc tham gia vào
đoàn thể xã hội ở địa phư¬ng của ngưêi phụ nữ và những yếu tố nhân khẩu
học tác động đến việc tham gia đoàn thể của họ. 

1. Đặc điểm về chính trị, kinh tế, xã hội miền Bắc trong giai đoạn
1960-1975

1.1. Sự phát triển của hợp tác xã nông nghiệp ở nông thôn

Để phát triển nhanh kinh tế miền Bắc, Nhà nưíc đã tiến hành thực hiện
kế hoạch 5 năm (1960-1965) với chủ trư¬ng “®ưa miền Bắc từ nền kinh tế
chủ yếu dựa trên sở hữu cá thể về tư liệu sản xuất tiến lên nền kinh tế xã
hội chủ nghĩa dựa trên sở hữu toàn dân và sở hữu tập thể, từ chế độ sản
xuất nhỏ tiến lên chế độ sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa” (Trần Đức Cưêng,
2014: 268). ở nông thôn, năm 1975 “đã có 97% số hộ nông dân vào hợp
tác xã” (Nguyễn Sinh Cúc, Nguyễn Văn Tiêm, 1996: 50). 

Các số liệu vĩ mô cho thấy sản lưîng lư¬ng thực tăng lên, nhưng nảy
sinh vấn đề thu nhập của nông dân xã viên chủ yếu là thu từ kinh tế phụ
gia đình (đất 5%, chăn nuôi, vưên, nghề phụ). Nhưng nguồn thu nhập này
luôn luôn bị đe doạ do một số chính sách hạn chế của Nhà nưíc (chính
sách giá cả, không chế thị trưêng tù do). Phần thu nhập chính của nông
dân rất thấp, chủ yếu dành cho ăn, còn vấn đề mặc và các loại chi khác,
kể cả sửa chữa, xây dựng nhà ở, còn hết sức hạn chế. Ngay cả trong vấn
đề ăn thì ngưêi nông dân vẫn phải phấn đấu đủ tiêu chuẩn lư¬ng thực
(Trần Đức Cưêng, 2014: 369).

1.2. Giai đoạn vừa sản xuất, vừa chống chiến tranh phá hoại ở
miền Bắc bắt đầu từ 1964-1972

Năm 1964, sau sự kiện Vịnh Bắc bộ, Mỹ mở rộng chiến tranh ra miền Bắc.
Toàn miền Bắc bưíc vào một thời kỳ mới: vừa xây dựng chủ nghĩa xã hội, chi
viện cho miền Nam, vừa chống lại chiến tranh phá hoại do Mỹ gây ra.

ứng phó với tình hình của đất nưíc, nam thanh niên ®ưîc thu hót gia
nhập quân đội đi chiến đấu, ở miền Bắc thời đó chỉ còn lại rất ít nam thanh
niên. Theo báo cáo của Bộ Lao động, đến năm 1970, “lao động thanh niên
nam (từ 16-30 tuổi) còn lại ở nông thôn chỉ chiếm 12% so với tổng số lao
động, nhiều hợp tác xã hầu như không còn nam thanh niên” (Nguyễn Văn
Nhật, 2014: 236).

1.3. Giai đoạn hoà bình ở miền Bắc và chi viện cho miền Nam

Ngày 27 tháng 1 năm 1973, Hiệp định về chấm dứt chiến tranh, lập lại
hoà bình ở Việt Nam (Hiệp định Paris) đã ®ưîc ký kết. Ngưêi dân nông
thôn miền Bắc không còn phải sẵn sàng chiến đấu như trưíc đây, tuy
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nhiên, nhiệm vụ sản xuất và chi viện sức ngưêi, sức của cho miền Nam
vẫn còn nặng nề. “Tháng 7 năm 1973, Ban Chấp hành Trung ư¬ng Đảng
(khoá III) họp Hội nghị lần thứ 21 về nhiệm vụ khôi phục và phát triển
kinh tế của miền Bắc và có kế hoạch toàn diện chi viện sức ngưêi, sức của
cho miền Nam trong mọi tình huống” (Nguyễn Văn Nhật, 2014: 373).

1.4. Các phong trào xã hội của phụ nữ

Hưëng ứng kế hoạch 5 năm với mục đích tiến lên sản xuất lớn xã hội
chủ nghĩa của Nhà nưíc, năm 1961, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt
Nam đã phát động “Phong trào Thi đua 5 tốt” để vận động chị em: (1) Đoàn
kết sản xuất, tiết kiệm tốt; (2) Chấp hành chính sách tốt; (3) Tham gia quản
lý tốt; (4) Học tập chính trị, văn hoá, kỹ thuật tốt; (5) Xây dựng gia đình
nuôi dạy con tốt.” (Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phú, 1996: 116). Đánh giá sơ bộ
ở miền Bắc phong trào thi đua 5 tốt đã có những thành công với khoảng
70.000 phụ nữ đạt danh hiệu “Phụ nữ 5 tốt” (Hội LHPN Việt Nam, 2004).

Năm 1964, khi Mỹ mở rộng chiến tranh phá hoại ra miền Bắc và thực
hiện Chiến tranh cục bộ ở miền Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký lệnh
động viên hàng trăm ngàn thanh niên lên ®ưêng. Để hưëng ứng, Trung
ư¬ng Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam phát động phong trào “Ba sẵn
sàng” cho đối tưîng là đoàn viên và thanh niên miền Bắc với ba nội dung
chính: (1) Sẵn sàng chiến đấu dũng cảm và sẵn sàng vào bộ đội; (2) Sẵn
sàng khắc phục khó khăn, đẩy mạnh sản xuất, học tập trong bất kỳ tình
huống nào; (3) Sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì mà Tổ quốc
cần đến. Số liệu thống kê cho thấy tác động của các chính sách, phong trào
đến sự tăng nhanh quân số của nưíc ta. Theo biên chế, số quân thưêng
trực trên miền Bắc trong 5 năm (1961-1965) ®ưîc ấn định là 260.000, do
điều kiện miền Bắc có hoà bình nên trong những năm 1961-1962, ta giữ
mức quân thưêng trực là 170.000 ngưêi, nhưng sau sự kiện Vịnh Bắc bộ,
trong năm 1965, có 290.000 ngưêi trên miền Bắc tình nguyện vào quân
đội. Riêng tháng 5 năm 1965 có 150.000 ngưêi (Trần Đức Cưêng, 2014:
391). 

Nam thanh niên đi vào chiến trưêng, ở hậu phư¬ng còn lại hầu hết là
phụ nữ, ngưêi phụ nữ phải đảm nhiệm mọi công việc của mình và cả các
công việc trưíc đây nam giới thực hiện. Để khuyến khích chị em, năm
1965, Hội LHPN phát động phong trào “Ba đảm đang”, gồm các nội dung:
(1) Đảm đang sản xuất, thay thế chồng con đi chiến đấu; (2) Đảm đang
gia đình để chồng con yên tâm chiến đấu; và (3) Đảm đang công tác xã
hội và phục vụ chiến đấu khi cần thiết. Phong trào “Ba đảm đang” là một
phong trào mạnh nhất do Hội LHPN phát động trong cuộc kháng chiến
chống Mỹ cứu nưíc ở miền Bắc. Ngay tháng 5 năm 1965 đã có 1,7 triệu
chị em ghi tên phấn đấu đạt danh hiệu “Phụ nữ ba đảm đang” (Trần Đức
Cưêng, 2014: 384; Trần Thị Thu Hiền, 2016). Phong trào Ba đảm đang
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®ưîc đánh giá là đạt đỉnh cao vào năm 1972, khi chiến tranh phá hoại ở
vào giai đoạn ác liệt nhất (Nguyễn Thị Thập, 2016: 322). Đánh giá về
phong trào này, Tổng bí thư Lê DuÈn nhận định rằng “chị em phụ nữ đã
gánh vác một nhiệm vụ vô cùng trọng đại là xây dựng và củng cố hậu
phư¬ng lớn xã hội chủ nghĩa, thưêng xuyên tạo cho tiền tuyến một sức
mạnh vật chất và một nguồn động viên tinh thần vô giá” (Trần Đức Cưêng,
2014: 385).

2. Sự tham gia của phụ nữ huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định vào
đoàn thể xã hội giai đoạn 1960-1975

2.1. Đặc điểm chung về sự tham gia đoàn thể

Giai đoạn 1960-1975 là giai đoạn chống Mỹ cứu nưíc ác liệt nhất ở
miền Bắc nên mọi nguồn nhân lực, vật lực đều dành cho đấu tranh thống
nhất đất nưíc. Chính vì mục đích này, các hoạt động xã hội ở Nghĩa Hưng
không phải là tự phát, bắt nguồn từ cộng đồng mà bắt nguồn từ tổ chức,
chính quyền; các đoàn thể xã hội là nơi định hưíng và lãnh đạo các phong
trào. Các phỏng vấn sâu và tọa đàm tại địa bàn cũng cho thấy rằng “các
đoàn thể là nòng cốt cho các phong trào” (TLN nam).

Từ năm 1965, ở Nghĩa Hưng, phong trào nam thanh niên lên ®ưêng
chiến đấu rất mạnh, ở địa phư¬ng còn lại chủ yếu là nữ, lực lưîng đoàn
thể thời bấy giờ do vậy cũng chủ yếu là nữ. Phỏng vấn sâu ngưêi dân địa
phư¬ng cho thấy sự tham gia vào đoàn thể của phụ nữ nhiều hơn nam giới:
“trưíc thì ngưêi nam gánh vác [hoạt động các đoàn thể] nhiều hơn, sau
ngưêi chồng đi chiến trưêng, phụ nữ hoạt động là chính” (TLN nam).
“Chỉ toàn nữ. Nếu có ông nam thì lớn một tý là đi bộ đội rồi” (PVS nữ,
sinh năm 1948); “Các phong trào nữ 3 đảm đang, 3 sẵn sàng có từ 1960
nhưng đến khi bộ đội đi thì hoạt động mạnh.” (PVS nam, sinh năm 1944).

Bắt nguồn từ các đoàn thể cộng với sự tác động của tinh thần chống
ngoại xâm, thống nhất đất nưíc nên các phong trào ®ưîc ủng hộ rất cao:
“Hoạt động đoàn thể hồi đấy rất mạnh, tinh thần rất cao. Thanh niên, dân
quân, du kích, phụ nữ thời bấy giờ [trưíc 1975] hoạt động mạnh” (TLN
nữ). “Hội Phụ nữ hoạt động không lư¬ng, không chế độ gì mà chị em vui
vẻ, đua nhau đi” (TLN nữ).

Đáng chú ý là việc tham gia đoàn thể xã hội gần như không có lợi ích
gì về vật chất “Làm đoàn như vậy không ®ưîc bồi dưìng, công điểm gì”
(PVS nữ, sinh năm 1948). “Đấy là phong trào, nghĩa vụ, tổ chức phân
công là phải làm” (PVS nữ, sinh năm 1948). Thời kỳ này hoạt động hợp
tác xã rất mạnh, từ đó một số đoàn thể khi hoạt động phong trào vẫn phải
trông đợi vào sự hỗ trợ của hợp tác xã tuy không ®ưîc nhiều.

Đánh giá hoạt động đoàn thể ở Nghĩa Hưng giai đoạn này, một số
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ngưêi trả lời phỏng vấn đã nhận xét là hoạt động đoàn thể giai đoạn 1960-
1975 mạnh hơn các giai đoạn trưíc và sau đó: “Các hoạt động của các
đoàn thể mạnh hơn bây giờ, khí thế lắm. Trưíc 66-67 không mạnh đâu.
Giai đoạn trưíc 1975 hoạt động đoàn thể mạnh hơn sau 1975. Hội Phụ
nữ hoạt động mạnh nhất trong giai đoạn chiến tranh, 65-66 đến 74-75, rất
mạnh, khí thế lắm.” (PVS nam, sinh năm 1944).

2.2. Tính chất tự nguyện của hoạt động đoàn thể

Khảo sát định lưîng cho thấy lý do tham gia phần đông là “tham gia
do phong trào”, chiếm đến 155 ngưêi trong số 188 ngưêi tham gia đoàn
thể (82,4%). 

So sánh tỷ lệ của nam và nữ, nam chỉ có 41/139 ngưêi tham gia hoạt
động của đoàn thể xã hội tại địa phư¬ng, trong khi đó nữ có 130/261 ngưêi.
Số lưîng nữ ở địa phư¬ng nhiều hơn, tỷ lệ tham gia của nữ cao hơn tỷ lệ
của nam cho thấy phụ nữ tích cực hơn nam giới trong tham gia hoạt động
của đoàn thể xã hội trong giai đoạn này.

Tìm hiểu về những yếu tố tiêu cực có thể khiến ngưêi dân buộc phải
tham gia hoạt động đoàn thể cho thấy chỉ có 2,7% tham gia để “tránh bị
lạc lõng”.

Chúng tôi cũng khảo sát nguyên nhân không tham gia công tác đoàn
thể trong giai đoạn này. Số lưîng ngưêi không tham gia đoàn thể tư¬ng
đối cao, lên tới 212 trong số 400 ngưêi ®ưîc khảo sát, chiếm tỷ lệ 53%.
Như vậy, tham gia hoạt động đoàn thể dưêng như không phải là bắt buộc
đối với mọi ngưêi dân.

Với những ngưêi thưêng xuyên có mặt ở địa phư¬ng mà không tham
gia đoàn thể (181 ngưêi), lý do không tham gia tập trung vào: “không có
thời gian” (40,9%) và “con còn nhỏ” (27,6%). Cả hai lý do nêu trên đều
là yếu tố chủ động, xuất phát từ hoàn cảnh cá nhân và gia đình; còn các lý
do bị loại trừ xã hội chiếm tỷ lệ không cao “không ®ưîc phép tham gia”
chiếm 7,2%; “thấy không có ý nghĩa” 5%; “không phù hợp tính cách” 5%;
và các lý do khác còn lại dưíi 5%.

Như vậy, lý do chính mà ngưêi dân tham gia hoặc không tham gia hoạt
động đoàn thể xã hội thưêng xuất phát từ yếu tố chủ quan của ngưêi ®ưîc
hỏi. Các lý do có tính tiêu cực, ví dụ như ép buộc từ chính quyền hay xã
hội là rất nhỏ. Nói cách khác, sự tham gia đoàn thể của ngưêi dân nơi đây
mang tính chất tự nguyện là chính.

2.3. Vị trí và nhiệm vụ trong công tác đoàn thể

Về vị trí trong đoàn thể, chúng tôi phân theo 4 vị trí quan trọng: (1) cấp
trưëng, phó của đoàn thể cấp xã (lãnh đạo cấp xã); (2) cấp uỷ viên xã
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(tham gia vào ban lãnh đạo cấp xã); (3) trưëng, phó và tham gia ban lãnh
đạo thôn/xóm (lãnh đạo cấp thôn); và (4) hoạt động giúp việc (thành viên).

Trong 188 ngưêi tham gia vào công tác đoàn thể, chủ yếu ở vào vị trí
thành viên: 68,1%; lãnh đạo cấp thôn/xóm chiếm 19,1% và các chức vụ
cao hơn đều thấp dưíi 10%.

Về mức độ tham gia, tỷ lệ cao là tham gia ở mức độ “nghe và thực
hiện”: 71,8%; tỷ lệ những ngưêi “thảo luận và đóng góp ý kiến” (14,4%)
và “lãnh đạo các hoạt động” (13,8%) tư¬ng ®ư¬ng nhau và cùng thấp.

Như vậy, mẫu nghiên cứu phần lớn tham gia hoạt động đoàn thể xã hội
chủ yếu ở vị trí thành viên, điều này phù hợp với thực tế là ngưêi làm việc
thưêng nhiều hơn ngưêi lãnh đạo. Số liệu này cũng cho thấy phần lớn sự
tham gia của ngưêi dân chỉ ở mức độ thấp, “thực hiện theo chỉ đạo”.

ý kiến từ các cuộc phỏng vấn sâu cho thấy không chỉ ngưêi có vị trí
thấp tham gia ở mức độ “chủ yếu là nghe và thực hiện”, mà cả những
ngưêi có vị trí cao, ví dụ như cán bộ cấp xã, cũng tham gia ở mức “chủ
yếu là nghe và thực hiện”. Hầu như các cuộc phỏng vấn sâu đều nhất trí
cho rằng, ở giai đoạn này, ngưêi tham gia đoàn thể ở cấp xã trở xuống
không có các sáng kiến hoặc tự khởi xưíng phong trào mới nào mà chỉ
thực hiện theo chỉ thị ở cấp trên: “Các phong trào do trên chỉ đạo: tỉnh
xuống huyện, huyện xuống xã, xã xuống hợp tác xã, đội. Chỉ trên phát ra
ở dưíi thực hiện, ở dưíi không có sáng kiến gì” (TLN nữ); “Hoạt động
chủ yếu là trên xuống. Các hoạt động tự nghĩ ra là không có.” (PVS nam,
sinh năm 1944); “Các phong trào đấy không phải mình nghĩ ra, mà do
Đảng uỷ, các anh ấy nói, phát động phong trào, giao đoàn thì mình thực
hiện” (PVS nữ, sinh năm 1948); “Phong trào của riêng xã này à? Không
có gì!”(PVS nữ, sinh năm 1948). 

Vì sao không có sáng kiến mà chỉ thực hiện hoạt động một cách máy
móc theo sự chỉ đạo của trên? Có một ý kiến cho biết “ai làm sai nghị
quyết là lại họp kiểm điểm” (TLN nữ). Tuy nhiên, khi đặt trong hoàn cảnh
đất nưíc đang còn chiến tranh, hoạt động của đoàn thể phải tuân thủ theo
chỉ thị là điều có thể hiểu ®ưîc. 

Cũng có ý kiến nhìn nhận từ điều kiện sống của ngưêi dân thời bấy
giờ: “Không có [sáng kiến, phong trào tự phát] vì còn để chị em làm việc
nghỉ ngơi chứ. Thời gian quá sít rồi, chị em vất vả quá rồi” (PVS nữ, sinh
năm 1948).

Để làm rõ khác biệt giới trong vị trí và nhiệm vụ khi tham gia đoàn thể,
chúng tôi đối chiếu sự khác nhau giữa nam và nữ.

Số liệu định lưîng cho thấy tỷ lệ tham gia đoàn thể của phụ nữ cao hơn
tỷ lệ tư¬ng ứng của nam giới: 130/261 tổng số nữ (49,8%); tư¬ng ứng ở nam
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là 58/139 (41,7%). Các số liệu định lưîng còng cho thấy phụ nữ tham gia
nhiệt tình hơn, từ đó có thể kết luận rằng giai đoạn 1960-1975, phụ nữ
không chỉ đông hơn mà còn nhiệt tình hơn trong việc tham gia các đoàn thể.

Về vị trí trong đoàn thể, ở cấp lãnh đạo (trưëng/phã) đoàn thể xã, tỷ lệ
nam và nữ ngang nhau: tỷ lệ nam là 8,6% và nữ là 8,5%. ở cấp thấp nhất –
cấp thành viên, thì tỷ lệ cũng ngang nhau: 65,5% nam và 69,2% nữ. Như vậy,
nói chung không có sự khác biệt giữa nam và nữ trong vị trí của đoàn thể.

Tuy nhiên, ở cấp độ cao nhất là cấp trưëng/phã, các phỏng vấn sâu cho
thấy thời kỳ này phổ biến tình trạng “nam trưëng, nữ phó”: “Bí thư đoàn
là nam là chính, còn phó thì nữ nhiều. Xã này cũng vậy” (PVS nam, sinh
năm 1944); “Trong chính quyền, ngưêi nữ thưêng làm uỷ viên, thư ký, giữ
dấu, trực uỷ ban; còn các chân quan trọng do nam” (PVS nam, sinh năm
1944).

Nguyên nhân ngưêi trả lời cho rằng phổ biến tình trạng này là do năng
lực cán bộ: “Tôi ®ưîc bầu làm bí thư chi đoàn hai xóm, do có tinh thần,
năng lực. Không có nhiều ngưêi nữ ®ưîc như vậy” (PVS nữ, sinh năm
1942); “Cấp trưëng thưêng là nam giới, còn nữ chỉ là cấp phó: quan điểm
sự năng nổ, sáng tạo phụ nữ kém nam, nam giới mạnh mẽ hơn” (TLN
nam).

Một nguyên nhân nữa là do hoàn cảnh bản thân, ngưêi phụ nữ bận con
cái, gia đình: “Chức trưëng thì đi biền biệt, nữ không đi ®ưîc. Họ có hạn
chế vì họ phải nuôi con, lo công việc gia đình, lo con đi học, lo cơm ăn...
nên không đảm đang nổi chức trưëng, chứ không phải năng lực ngưêi ta
kém đâu” (PVS nam, sinh năm 1944). Điều này cho thấy gánh nặng gia
đình vẫn ®ưîc đặt lên vai ngưêi ngưêi phụ nữ và ngưêi phụ nữ trong tham
gia đoàn thể ở giai đoạn này vẫn chịu những ảnh hưëng nhất định từ vai
trò giới.

2.4. ảnh hưëng của các đặc điểm nhân khẩu xã hội

Các dữ liệu định tính cho thấy ngưêi dân đánh giá cao tinh thần năng
nổ, nhiệt huyết của ngưêi tham gia lãnh đạo đoàn thể, do đó yếu tố học
vấn đóng vai trò thứ yếu: “Chỉ cần lớp 7 là đã đi học 7+2, 7+3 rồi, là cao
rồi, nhưng không ®ưîc đánh giá cao nếu không có tinh thần, những ngưêi
không có nhiệt huyết với tập thể thì cũng bỏ ngoài thôi” (TLN nam).

Từ số liệu định lưîng, xét tư¬ng quan giữa học vấn và vị trí tham gia
cho thấy ngưêi có học vấn cao thưêng giữ vị trí cấp lãnh đạo đoàn thể xã
trong khi ngưêi có học vấn thấp tham gia các hoạt động giúp việc (Bảng 1). 

Phân tích số liệu đối với ngưêi trả lời là nữ cũng cho thấy vị trí lãnh
đạo đoàn thể xã tỷ lệ thuận với học vấn: tiểu học trở xuống: 7,5%; trung
học cơ sở: 7,4%; trung học phổ thông trở lên: 22,2%; còn ở vị trí hoạt động
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giúp việc thì tỷ lệ nghịch với học vấn: tiểu học trở xuống: 83,0%; trung
học cơ sở: 61,8%; trung học phổ thông trở lên: 44,4%.

Bảng tư¬ng quan mức độ tham gia đoàn thể với học vấn cũng cho kết
quả tư¬ng tự (Bảng 2). 

Phân tích tư¬ng quan mức độ tham gia với học vấn của riêng ngưêi trả
lời là nữ cũng cho kết quả tư¬ng tự: ở mức độ tham gia cao nhất, “lãnh đạo
phong trào”: tiểu học: 5,7%; THCS: 14,7%; THPT: 22,2%; ở mức độ tham
gia thấp nhất, “chủ yếu thực hiện”: tiểu học: 90,6%; THCS: 64,7%; THPT:
44,4%.

Trong khi ngưêi trả lời phỏng vấn sâu cho rằng ngưêi năng nổ, hoạt bát
sẽ ®ưîc bầu vào những vị trí cao trong đoàn thể thì số liệu định lưîng cho
thấy những ngưêi có trình độ học vấn cao hơn sẽ đảm nhiệm những vị trí
cao hơn, đồng thời mức độ tham gia cũng tích cực hơn. Tổng hợp những
ý kiến trên, ta có thể thấy là những ngưêi ®ưîc bầu vào vị trí cao hơn
thưêng là những ngưêi có trình độ học vấn cao và năng nổ, hoạt bát; và
điều này cũng đúng đối với nữ thanh niên tham gia đoàn thể.

Tư¬ng quan năm kết hôn với tỷ lệ tham gia đoàn thể cho thấy ngưêi
kết hôn vào những năm sau ít tham gia vào công tác đoàn thể hơn những

(Cấp I tư¬ng ®ư¬ng với tiểu học; cấp II tư¬ng ®ư¬ng với THCS; cấp III tư¬ng ®ư¬ng với

(Cấp I tư¬ng ®ư¬ng với tiểu học; cấp II tư¬ng ®ư¬ng với THCS; cấp III tư¬ng ®ư¬ng với

Bảng 1. Vị trí trong đoàn thể và học vấn (%)

Bảng 2. Mức độ tham gia đoàn thể và học vấn (%)
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ngưêi kết hôn giai đoạn trưíc.

Về mối quan hệ giữa tuổi kết hôn và tham gia đoàn thể, càng kết hôn
muộn, tỷ lệ tham gia vào các hoạt động của đoàn thể xã hội càng thấp: kết
hôn dưíi 20 tuổi, có 74 tham gia trong số 139 (53,2%); các số liệu tư¬ng
ứng ở độ tuổi kết hôn 20-24 là 100/223 ngưêi (44,8%) và ở độ tuổi kết hôn
trên 25 là 14/38 ngưêi (36,8%).

Tư¬ng quan giữa vị trí trong tham gia đoàn thể và tuổi kết hôn ở hai vị
trí đối lập nhau: vị trí lãnh đạo cấp xã và và vị trí giúp việc, ta thấy xu thế:
khi tuổi kết hôn tăng lên, tỷ lệ tham gia hoạt động lãnh đạo cấp xã tăng
lên; vị trí hoạt động giúp việc giảm xuống.

Về mối quan hệ giữa mức độ tham gia với tuổi kết hôn, ngưêi kết hôn
ở tuổi trẻ có tỷ lệ tham gia ở mức độ “thực hiện” cao hơn ngưêi kết hôn ở
độ tuổi cao; còn các mức độ “thảo luận” hoặc “lãnh đạo” thì có xu hưíng
ngưîc lại: những ngưêi kết hôn ở độ tuổi muộn hơn lại có tỷ lệ cao hơn. 

Bảng 3. Tỷ lệ tham gia đoàn thể theo các giai đoạn kết hôn (%)

Bảng 4. Vị trí trong đoàn thể theo tuổi kết hôn (%)



Nguyễn Đức Tuyến 79

ảnh hưëng của việc kết hôn đối với sự tham gia đoàn thể cũng ®ưîc
thể hiện rõ phỏng vấn sâu với ngưêi dân ở địa bàn nghiên cứu. Nhiều
ngưêi nhất trí rằng ngưêi phụ nữ chưa kết hôn và đang ở với bố mẹ đẻ thì
dễ tham gia đoàn thể cộng đồng hơn những ngưêi đã kết hôn: “Có chồng
thì khó tham gia làm các lãnh đạo trong đoàn thể, vì còn chồng còn con
cái, gia đình nhà chồng. Khó!” (TLN nữ); “Phụ nữ có chồng khó ra khỏi
nhà, vì bố mẹ chồng giữ con dâu ở nhà, tư tưëng phong kiến đấy” (PVS
nữ, sinh năm 1937); “Trong đoàn thể, chị em lấy chồng thưêng chỉ số ít
còn tham gia ®ưîc” (PVS nữ, sinh năm 1947).

Các ý kiến trao đổi cũng cho thấy trong giai đoạn này, vai trò của ngưêi
phụ nữ vẫn ®ưîc kỳ vọng gói gọn trong việc chăm sóc con cái và gia đình:
“Khi họp thì mẹ chồng bế con, con khóc thì mẹ chồng nói bậy, đẩy con
cho mình, chửi ngay trưíc mặt bạn bè. Mình vẫn phải nịnh” (PVS nữ, sinh
năm 1943). Việc tham gia đoàn thể đã khó, việc đảm trách các chức vụ

Bảng 5. Mức độ tham gia đoàn thể theo tuổi kết hôn (%)
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lãnh đạo trong đoàn thể xã hội càng khó hơn đối với phụ nữ: “Cô nào
chưa lấy chồng thì còn làm bí thư, lấy chồng thì thôi, vì còn phải lo việc
nhà chồng. ở nhà bố mẹ sao còng ®ưîc, lấy chồng phải ý tứ một tý, không
có bà mẹ chồng khó tính cũng phiền. Chị em có nhiều việc không tên, nên
nã giÉy như ®Øa phải vôi. Chưa lấy chồng thì thoải mái” (PVS nam, sinh
năm 1944); “Nữ sau khi lấy chồng chỉ tham gia công tác đoàn mang tính
chất thành viên thôi” (PVS nam, sinh năm 1943).

Qua những số liệu định lưîng và định tính, có thể kết luận rằng hôn
nhân có hạn chế mạnh đến sự tham gia đoàn thể xã hội của phụ nữ, nhất
là việc tham gia lãnh đạo các đoàn thể xã hội; và ngưêi kết hôn muộn
thưêng có những điều kiện thuận lợi hơn.

3. Một số kết luận

Trong giai đoạn 1960-1975, phụ nữ đã tham gia nhiều vào các hoạt
động đoàn thể xã hội, kể cả về số lưîng và chất lưîng, tuy nhiên vẫn còn
có phân biệt giới, hiện tưîng nam trưëng, nữ phó vẫn còn phổ biến.

Hoạt động đoàn thể xã hội không bị hạn chế bởi yếu tố kinh tế khó
khăn và cuộc sống nguy hiểm. Cho dù trong hoàn cảnh thiếu thốn về kinh
tế và đối mặt với chiến tranh phá hoại, hoạt động đoàn thể vẫn không bị
ảnh hưëng.

Có sự khác biệt rõ nét giữa những ngưêi phụ nữ chưa kết hôn và những
ngưêi đã kết hôn trong tham gia các hoạt động đoàn thể xã hội. Phụ nữ đã
kết hôn gặp nhiều khó khăn trong việc tham gia đoàn thể, nhất là ở các vị
trí lãnh đạo.n
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